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Mở đầu 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là một loại giá rất nhạy cảm và là một biến 

số trung tâm, luôn được theo dõi một cách chặt chẽ. Các nhà kinh tế cho rằng, sự dao 

động của lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập quốc dân, tới quyết định tiết kiệm 

và đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp, tới tỷ giá hối đoái, do đó, tới cán cân 

thương mại. Chính vì vậy, việc hoạch định và thực thi chính sách lãi suất để kiểm soát 

lãi suất, từ đó thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trong nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng. Thực tế cho thấy, một chính sách lãi suất đúng đắn sẽ có tác động tích cực 

tới việc đạt được các mục tiêu kinh tế, ngược lại, khi chính sách lãi suất không phù 

hợp sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng của nền kinh tế. 

Trước đổi mới kinh tế, nền kinh tế Việt Nam hoạt động theo cơ chế kinh tế kế 

hoạch hoá tập trung. Trong nền kinh tế ấy, lãi suất không được coi là biến số kinh tế 

thực sự, nó không có được vai trò đích thực của một biến số trung tâm trong hoạt 

động kinh tế. Từ năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới kinh tế, đã chuyển dần nền 

kinh tế sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Cùng với 

việc hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

chính sách lãi suất của Việt Nam đã từng bước được đổi mới theo hướng tự do hóa và 

đã phát huy được tác dụng trong nền kinh tế mới. Tuy nhiên, quá trình tự do hóa lãi 

suất chưa hoàn thành, việc điều hành lãi suất còn nhiều bất cập khiến cho lãi suất 

chưa có được những vai trò như vốn có của nó trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt 

Nam. Điều đó cho thấy sự cần thiết của việc tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất 

trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam: giai đoạn đẩy mạnh đổi mới kinh tế và 

chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Trên ý nghĩa ấy, tác giả chọn đề 

tài:”Chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam” làm đề tài 

luận án tiến sĩ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu  

 Chính sách lãi suất luôn là vấn đề mang tính thời sự cao do lãi suất là biến số 

trung tâm và nhạy cảm trong nền kinh tế. Vì vậy, nó đã thu hút sự quan tâm nghiên 

cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Những kết quả nghiên cứu về lãi 

suất của Các Mác, J. M.Keynes, M. Friedman, F. S. Miskin…và những kinh nghiệm 
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thực tiễn ở các quốc gia đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và 

điều hành chính sách lãi suất trong nền kinh tế các quốc gia.  

 ở Việt Nam, đã có một số cuốn sách, nhiều tham luận trong các hội thảo khoa 

học, một số bài báo và tạp chí của các tác giả (Lê Văn Tư, Lê Vinh Danh, Nguyễn 

Đình Tài, Nguyễn Đắc Hưng, Hoàng Xuân Quế, Lê Tuấn Nghĩa, Tô Kim Ngọc…); 

luận án của các tác giả Đinh Xuân Hạng, Vũ Văn Long, Nguyễn Xuân Luật đã nghiên 

cứu về những khía cạnh khác nhau, trên những giác độ khác nhau của chính sách lãi 

suất trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có một công trình nào nghiên cứu 

về chính sách lãi suất gắn liền với quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam một cách hệ 

thống và toàn diện theo cách tiếp cận kinh tế chính trị.   

3. Mục đích nghiên cứu của đề tài   

 1/ Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất trong nền kinh tế 

thị trường. 

 2/ Tổng kết, đánh giá về chính sách lãi suất của Việt Nam nhằm phát hiện ra 

những vấn đề bất cập trong chính sách lãi suất giai đoạn 1986- 2005. 

3/ Đưa ra những quan điểm định hướng và giải pháp cho việc hoàn thiện chính 

sách lãi suất trong giai đoạn tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách lãi suất, được tiếp cận dưới góc 

độ kinh tế chính trị học. 

Phạm vi của luận án giới hạn chủ yếu ở việc nghiên cứu chính sách lãi suất 

trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam (từ năm 1986 – 2005). 

5. Phương pháp nghiên cứu đề tài 

 Luận án tiếp cận vấn đề từ quan điểm kinh tế thị trường về lãi suất và chính 

sách lãi suất, gắn việc nghiên cứu đề tài với đường lối chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong khung cảnh đổi mới kinh tế Việt Nam.  

 Trong quá trình thực hiện đề tài, luận án sử dụng những phương pháp chung 

trong nghiên cứu kinh tế chính trị và kinh tế học: lấy phương pháp của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phương pháp luận cơ bản, sử dụng 

phương pháp trừu tượng hoá khoa học. Luận án sử dụng các phương pháp phân tích - 



 

 

3

tổng hợp; phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử, phương pháp so sánh, phương pháp 

thống kê để thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Luận án sử dụng các công cụ phân tích kinh tế như: số liệu và chỉ số, biểu đồ, 

đồ thị, mô hình kinh tế… trong việc phân tích và thể hiện nội dung đề tài.  

6. Đóng góp mới của luận án 

 Luận án có một số đóng góp sau: 

 1/ Luận án đưa ra cách tiếp cận mới về việc nghiên cứu chính sách lãi suất của 

Việt Nam: đi từ quan điểm kinh tế thị trường và đặt việc nghiên cứu trong khung cảnh 

của quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

2/ Làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi trong nền kinh tế 

thị trường, đặc biệt trong các nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang 

kinh tế thị trường. 

3/ Tổng kết, đánh giá những đổi mới trong chính sách lãi suất gắn liền với chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới kinh tế và tác động 

của nó tới quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam. 

4/ Làm rõ những định hướng và đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn 

thiện chính sách lãi suất, gắn với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong 

giai đoạn tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.  

7. Kết cấu luận án 

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo và các phụ lục, 

luận án gồm 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất trong nền kinh tế 

thị trường. 

- Chương 2: Những đổi mới và tác động của chính sách lãi suất trong quá trình 

đổi mới kinh tế ở Việt Nam. 

- Chương 3: Định hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất 

trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. 
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 nội dung 

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất  

trong nền kinh tế thị trường  

1.1. lãi suất trong nền kinh tế thị trường  

1.1.1 Lãi suất và cơ chế hình thành lãi suất  

Theo quan điểm kinh tế thị trường, lãi suất là giá cả của quyền được sử dụng 

vốn vay, hay là giá cả của hàng hóa vốn trên thị trường. Luận án trình bày hai cách 

giải thích về cơ chế hình thành và vận động của lãi suất trên thị trường: khuôn mẫu 

tiền vay và khuôn mẫu ưa thích tiền mặt. Việc quan niệm lãi suất là một loại giá có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng, vì khi đó lãi suất là một biến số được quyết định chủ yếu 

bởi quan hệ cung - cầu vốn trên thị trường và luôn thay đổi theo những biến động của 

thị trường; cơ chế hình thành và vận động của lãi suất chịu sự chi phối của các quy 

luật thị trường. Điều đó cũng hàm ý rằng: việc cố định lãi suất ở một mức nào đó, 

hoặc một sự can thiệp quá sâu vào lãi suất đều sẽ làm méo mó biến số này. 

1.1.2 Vai trò của lãi suất  

       Luận án khái quát các vai trò cơ bản của lãi suất: 

1/ Lãi suất là căn cứ phân bổ các nguồn lực kinh tế;  

2/ Lãi suất là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô;  

3/ Lãi suất là nhân tố tăng trưởng kinh tế; 

4/ Lãi suất có ảnh hưởng tới tình trạng của khu vực tài chính trung gian. 

Trong thực tế, Ngân hàng Trung ương các nước đã coi lãi suất vừa là mục tiêu 

trung gian, vừa là một bộ phận của chính sách tiền tệ quốc gia, được sử dụng nhằm 

thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ. 

 Luận án chỉ ra: lãi suất chỉ có được các vai trò trên khi hội đủ các điều kiện sau đây: 

1/ Thị trường tín dụng phải thống nhất và mang tính cạnh tranh cao để lãi suất 

thực sự là lãi suất thị trường. 

2/ Các chủ thể kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp và ngân hàng phải hoạt động 

theo các nguyên tắc thị trường để các chủ thể này trở nên nhạy cảm với sự thay đổi 

của lãi suất. 
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3/ Ngân hàng Trung ương phải là một cơ quan quản lý Nhà nước thực sự để có 

đủ năng lực điều hành chính sách tiền tệ nói chung, chính sách lãi suất nói riêng một 

cách hiệu quả. 

4/ Nhà nước chỉ can thiệp vào hoạt động kinh tế khi có thất bại thị trường. 

Điều đó đã lý giải thực tế trong các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi 

là: khi nền kinh tế thị trường đang còn trong quá trình hình thành và hoàn thiện thì lãi 

suất chưa thực sự là lãi suất thị trường, nó chưa thể có được những vai trò như vốn có.  

1.2 chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường  

 1.2.1 Mục tiêu và công cụ của chính sách lãi suất  

Chính sách lãi suất là một bộ phận của chính sách tiền tệ, do vậy, mục tiêu của 

chính sách lãi suất cũng là mục tiêu của chính sách tiền tệ, đó là: kiểm soát lãi suất 

nhằm tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả và ổn định thị trường tài chính.  

Để thực hiện các mục tiêu trên, các quốc gia có thể sử dụng các công cụ điều 

tiết trực tiếp hoặc các công cụ điều tiết gián tiếp để ảnh hưởng tới lãi suất. Các công 

cụ điều tiết trực tiếp là hệ thống những qui định của Nhà nước (hay của Ngân hàng 

Trung ương) về các mức lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, hoặc “sàn”, “trần” lãi 

suất, khung lãi suất… Các công cụ điều tiết gián tiếp lãi suất chủ yếu gồm: nghiệp vụ 

thị trường mở, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu.  

 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới chính sách lãi suất  

Việc hoạch định và hiệu lực của chính sách lãi suất phụ thuộc vào nhiều nhân 

tố khác nhau như: trình độ phát triển của nền kinh tế thị trường, mục tiêu chiến lược 

về kinh tế- xã hội của một quốc gia, mức độ hội nhập của nền kinh tế và mức độ độc 

lập với Chính phủ của Ngân hàng Trung ương trong việc điều hành chính sách tiền tệ. 

Khái quát những nguyên lý cơ bản về chính sách lãi suất, luận án khẳng định:  

Một là, chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường phải là chính sách lãi 

suất được xây dựng theo các nguyên tắc thị trường.  

Hai là, các nền kinh tế đang trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị 

trường, lãi suất chưa phải là lãi suất thị trường, môi trường thị trường chưa hoàn hảo, 

năng lực điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương còn hạn chế… thì 

việc hoạch định chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường còn nhiều khó khăn 

và hiệu lực của chính sách chưa cao. 
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1.3 Chính sách lãi suất trong các nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch 

hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường và kinh nghiệm đối với 

Việt Nam  

1.3.1 Đặc điểm của các nền kinh tế chuyển đổi  

Luận án đi từ việc khái quát những đặc điểm của các nền kinh tế chuyển đổi để 

nghiên cứu việc xây dựng và thực thi chính sách lãi suất trong các nền kinh tế này, đó là: 

1/ Thể chế thị trường đang trong quá trình xây dựng nên chưa hoàn thiện, các 

chủ thể trong nền kinh tế hoạt động chưa vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.  

2/ Hệ thống tài chính chưa phát triển.  

3/ Sự can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động kinh tế còn khá lớn.  

Từ đó luận án chỉ ra: do những đặc điểm của nền kinh tế chuyển đổi mà việc xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống công cụ kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách lãi suất 

theo hướng thị trường là quá trình không thể diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu 

lực của chính sách còn thấp.  

1.3.2 Chính sách lãi suất trong các nền kinh tế chuyển đổi 

Nghiên cứu chính sách lãi suất trong các nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt của 

Trung Quốc (được coi là quốc gia đã thành công trong chuyển đổi nền kinh tế từ kế 

hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường), luận án cho thấy: khi nền kinh tế đã định 

hướng thị trường một cách rõ rệt thì lãi suất đã từng bước trở thành một trong những 

công cụ điều hành kinh tế hiệu quả trong các quốc gia này. 

Bước đầu tiên trong những cải cách chính sách lãi suất ở các nền kinh tế 

chuyển đổi là những nỗ lực thực hiện chính sách lãi suất thực dương, xử lý những bất 

hợp lý giữa lãi suất ngắn hạn với lãi suất dài hạn, xóa bỏ sự phân biệt về lãi suất giữa 

các khu vực của nền kinh tế, đặc biệt là tách lãi suất cho vay chính sách ra khỏi hoạt 

động cho vay thương mại. Theo đuổi chính sách lãi suất tự do hóa, các nền kinh tế 

chuyển đổi đã thực hiện một cách thận trọng, được tiến hành theo nhiều bước. Quá 

trình này diễn ra ở các nước không giống nhau, song điểm chung là đều thực hiện nới 

lỏng dần sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Trung ương đối với lãi suất, đưa dần 

các yếu tố thị trường vào việc xác định lãi suất, đến khi nền kinh tế đã có được một hệ 

thống giám sát chặt chẽ mới thả nổi hoàn toàn lãi suất.  
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1.3.3 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ việc nghiên cứu chính sách lãi suất trong các nền kinh tế chuyển đổi, đặc 

biệt là việc nghiên cứu quá trình xây dựng và thực thi chính sách lãi suất theo các 

nguyên tắc thị trường của Trung Quốc, luận án đưa ra một số bài học kinh nghiệm, đó 

là những gợi ý rất quan trọng cho Việt Nam: 

1/ Phải có sự đổi mới trong nhận thức về lãi suất và chính sách lãi suất. 

 2/ Chính sách lãi suất theo hướng thị trường phải được xây dựng theo lộ trình 

cải cách kinh tế và phù hợp với sự phát triển của khu vực tài chính.  

3/ Sự cần thiết của việc xác định rõ ràng mục tiêu của chính sách lãi suất.  

4/ Cần hoàn thiện các công cụ điều hành gián tiếp lãi suất và thiết lập được cơ 

chế kiểm soát hiệu quả lãi suất thị trường.  

5/ Phát triển thị trường tiền tệ và cải cách mạnh mẽ Ngân hàng Trung ương.  

* Tóm tắt chương 1: 

1/ Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là giá cả của hàng hóa vốn. Việc khẳng 

định lãi suất là một loại giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì khi đó lãi suất là biến số 

chủ yếu do thị trường quyết định và nó sẽ biến đổi theo những biến động của thị 

trường, cơ chế hình thành và vận động của lãi suất chịu sự chi phối của các qui luật thị 

trường. Khi đó, lãi suất mới phản ánh chính xác mức độ khan hiếm vốn và trở thành 

công cụ điều tiết kinh tế hiệu quả. 

 2/ Chính sách lãi suất là một bộ phận của chính sách tiền tệ quốc gia, được sử 

dụng để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trường, các 

quốc gia thường sử dụng các công cụ gián tiếp của chính sách lãi suất tác động tới 

cung– cầu tiền, do đó tới lãi suất. Tuy nhiên, việc hoạch định và hiệu lực của chính 

sách lãi suất phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: trình độ phát triển của thị trường, tình 

trạng của hệ thống tài chính, mức độ độc lập của Ngân hàng Trung ương và mức độ 

hội nhập  quốc tế của nền kinh tế. 

 3/ Trong các nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế 

thị trường, chính sách lãi suất luôn được điều chỉnh theo hướng tăng cường các 

nguyên tắc thị trường trong xác định và điều hành lãi suất. Kinh nghiệm của các nền 

kinh tế này, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc là những gợi ý quan trọng đối 

với việc xây dựng và thực thi chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường của 

Việt Nam. 
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Chương 2 

 Những đổi mới và tác động của chính sách lãi suất 

trong quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam 

2.1 Chính sách lãi suất của Việt Nam trước đổi mới kinh tế  

2.1.1 Đặc điểm của chính sách lãi suất Việt Nam trước đổi mới kinh tế 

 Trước đổi mới kinh tế ở Việt Nam, lãi suất không được coi là một loại giá cả 

mà chỉ là một công cụ đượcámử dụng để phân phối lại thu nhập quốc dân, phân phối 

lại giá trị sản phẩm thặng dư trong xã hội. Từ quan niệm đó, chính sách lãi suất được 

xây dựng theo nguyên lý kế hoạch hóa tập trung, trong đó Nhà nước can thiệp trực 

tiếp vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng. Luận án đã khái quát 

những đặc điểm của chính sách lãi suất trước đổi mới kinh tế, đó là: 

1/ Chính sách lãi suất thực âm và thấp (xem bảng 2.1). 

Bảng 2.1: Biểu lãi suất tiết kiệm và tỷ lệ lạm phát  
Đơn vị:%/năm 

 
Năm Lãi suất tiết kiệm  Tỷ lệ lạm phát  Lãi suất thực 

1983 

1984 

1985 

14,0 – 20,0 

24,0 – 30,0 

24,0 – 36,0 

49,0 

64,0 

91,6 

- 29,0 đến - 25,0 

- 40,0 đến - 34,0 

- 67,6 đến - 55,6 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1991), Thông tin chuyên đề tập 1[45] 

2/ Chính sách lãi suất thể hiện sự phân biệt đối xử giữa những đối tượng và 

những loại tín dụng khác nhau. 

3/ Chính sách lãi suất mang nặng tính quan liêu, bao cấp. 

2.1.2 Hậu quả của chính sách lãi suất trước đổi mới kinh tế  

Luận án phân tích những hậu quả của chính sách lãi suất theo nguyên lý kế 

hoạch hoá tập trung trong thời kỳ trước đổi mới kinh tế của Việt Nam, đó là: 

1/ Lãi suất thực âm được duy trì trong thời gian dài đã làm triệt tiêu nguồn tiết 

kiệm và gây nên nhiều bất hợp lý.   

2/ Lãi suất thấp đã làm suy yếu các doanh nghiệp được vay vốn.  

3/ Lãi suất thực âm khiến ngân hàng bị thua lỗ.  

4/ Chính sách lãi suất làm gia tăng lạm phát.  
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Luận án chỉ ra: hậu quả tất yếu của việc duy trì cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung và sự méo mó trong các chính sách kinh tế, trong đó có chính sách lãi suất đã 

dẫn đến nền kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng giai đoạn 

1976- 1985. Do vậy, việc đoạn tuyệt với cơ chế kinh tế này, chuyển nền kinh tế sang 

hoạt động theo cơ chế thị trường là tất yếu ở Việt Nam. Việt Nam coi việc phát triển 

kinh tế thị trường là con đường thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội của đất nước. Quan 

điểm đổi mới của Đại hội VI là: nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị 

trường phải được quản lý chủ yếu bằng các phương pháp kinh tế, trong đó chính sách 

tài chính- tiền tệ có vai trò trọng yếu trong việc chuyển các hoạt động kinh tế sang 

hạch toán kinh doanh, chống lạm phát, ổn định sức mua của đồng tiền, lãi suất và tỷ 

giá được coi là những công cụ điều hành kinh tế quan trọng. Do vậy, cần phải đổi mới 

trong xây dựng và điều hành chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường cho 

phù hợp với quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam.  

2.2 Những đổi mới chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh 

tế ở Việt Nam 

  Luận án tổng kết về quá trình đổi mới chính sách lãi suất ở Việt Nam gắn với 

chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, với khung cảnh đổi mới 

kinh tế, đặc biệt là đổi mới hệ thống tài chính. Nằm sau quá trình đổi mới chính sách 

lãi suất ở Việt Nam là quá trình hoàn thiện dần các cấu trúc thể chế thị trường. Vì thế, 

tiến trình đổi mới chính sách lãi suất cũng là tiến trình từng bước tự do hoá lãi suất. 

Chính sách lãi suất Việt Nam đã được đổi mới với những bước đi thận trọng theo 

hướng khắc phục dần những bất hợp lý trong chính sách lãi suất hiện hành và hướng 

tới chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường. 

 2.2.1 Chuyển từ chính sách lãi suất thực âm sang chính sách lãi suất thực dương 

     Bảng 2.5: Diễn biến của lãi suất từ năm 1991- 1995 (Đơn vị: %/năm) 

Năm Lạm phát LSTK LSCV LSCV thực LSTK thực 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

67,60 
17,60 
  5,20 
14,40 
12,70 

48,00 
24,00 
20,40 
15,60 
16,80 

42,00 
32,40 
25,20 
19,20 
20,40 

- 25,60 
   14,80 
   20,00 
     4,80 
     7,70 

- 19,60 
     6,40 
   15,20 
     1,20 
     4,10 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995 [46] 
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 Thực hiện chính sách lãi suất thực dương là khâu đầu tiên trong đổi mới chính 

sách lãi suất của Việt Nam. Động thái này thể hiện nhận thức mới về lãi suất và vai 

trò của biến số này trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Quá trình thực hiện chính 

sách lãi suất này được luận án trình bày một cách khái quát: bắt đầu từ năm 1989, 

nhưng chỉ chấm dứt tình trạng lãi suất thực âm kéo dài vào năm 1992( xem bảng 2.5). 

Tuy nhiên, tại những thời điểm nhất định vẫn còn tình trạng lãi suất thực âm. Luận án 

cho rằng: việc duy trì chính sách lãi suất thực dương trong điều kiện nền kinh tế đang 

trong quá trình chuyển đổi sẽ có nhiều trở ngại, điều đó đòi hỏi phải có công tác dự 

báo kinh tế tốt và Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam cần có sự chủ động hơn trong điều 

hành chính sách. 

2.2.2 Từng bước nới lỏng dần sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước tới lãi suất, 

theo đuổi chính sách lãi suất tự do hóa  

Theo đuổi chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường ở Việt Nam được 

bắt đầu cùng với quá trình cải cách doanh nghiệp, cải cách hệ thống ngân hàng và xây 

dựng thị trường tài chính. Luận án đi từ việc phân tích bối cảnh kinh tế mới trong các 

giai đoạn phát triển của đất nước, những mục tiêu đặt ra cho nền kinh tế, vị trí của 

chính sách tiền tệ nói chung, của chính sách lãi suất nói riêng để xác định mục tiêu và 

bước đi của quá trình đổi mới trong chính sách lãi suất.  

Từ 1990 – 1995, Ngân hàng Nhà nước qui định khung lãi suất đối với các tổ 

chức tín dụng. Ban đầu còn qui định nhiều khung lãi suất, nhưng từ năm 1994 chỉ còn 

qui định một khung lãi suất thống nhất đối với mọi đối tượng khách hàng. 

 Từ năm 1996 - tháng 7/2000, Ngân hàng Nhà nước chỉ qui định trần lãi suất 

cho vay tối đa.  

 Bảng 2.7: Điều chỉnh trần lãi suất cho vay tối đa từ năm 1996 - 1999  

Đơn vị: %/tháng 

Trần LSCV 1/1996 1/1997 1/1998 1/1999 6/2000 

Ngắn hạn 

Dài hạn 

1,75 

1,70 

1,00 

1,10 

1,20 

1,25 

1,25 

1,25 

0,85 

1,00 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo ç o thường niên ç c năm 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000 [46] 

   Trong giai đoạn này, chính sách lãi suất đã xóa bỏ được sự bất hợp lý giữa lãi 

suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn trong kinh doanh của các tổ chức tín dụng. 
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 Từ tháng 8/2000 đến tháng 5/2002, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang cơ 

chế điều hành lãi suất theo lãi suất cơ bản (xem bảng 2.9). 

 Bảng2.9:Lãi suất cơ bản từ tháng 8/2000- tháng 5/2002 (Đơn vị: %/tháng) 
Thời điểm 8/2000 - 

2/2001 
3/2001 4-5/2001 6-9/2001 10/2001- 

7/2002 
Mức lãi suất 

(VND) 0,75 0,725 0,70 0,650 0,60 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2000, 2001, 

2002[46] 

Luận án đưa ra nhận xét: chính sách điều hành lãi suất kinh doanh theo lãi suất 

cơ bản được đánh giá là đã tạo ra được một bước tiến quan trong trọng lộ trình tiến tới 

lãi suất thị trường ở Việt Nam. Trong điều kiện các công cụ điều hành lãi suất gián 

tiếp chưa hoàn thiện, môi trường cạnh tranh trên thị trường tín dụng còn hạn chế, hoạt 

động của hệ thống ngân hàng còn bị chi phối bởi những mục tiêu chính sách xã hội và 

chính sách cơ cấu kinh tế, thì việc thực hiện chính sách lãi suất này được coi là bước 

đi phù hợp trong quá trình tự do hóa lãi suất. Tuy nhiên, việc điều hành lãi suất này 

vẫn thể hiện sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước tới lãi suất. Lãi suất cơ 

bản cho đến trước tháng 6/2002 thực chất vẫn là “trần” lãi suất cho vay tối đa, khiến 

cho các hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn bị gò bó bởi qui định còn mang tính 

hành chính của chính sách lãi suất này.  

 Từ tháng 6/2002 – 2005, Ngân hàng Nhà nước ban hành cơ chế lãi suất cho vay 

thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng đồng VND.  

Bảng 2.10: Điều chỉnh các loại lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

công bố từ 2003 – 2005 

Đơn vị:%/năm 

Thời gian 
 điều chỉnh 

Lãi suất tái cấp vốn Lãi suất tái 
chiết khấu 

Lãi suất cơ bản 

1/8/2003 
15/1/2005 
1/2/2005 
1/4/2005 
1/12/2005 

5,00 
5,50 
5,50 
6,00 
6,50 

3,00 
3,50 
3,50 
4,00 
4,50 

 

7,20 
7,50 
7,80 
7,80 
8,25 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo ç o thường niên năm 2003, 2004, 2005 [46] 
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 Hàng tháng, Ngân hàng Nhà nước công bố các loại lãi suất như: lãi suất cơ bản, 

lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu để định hướng và điều tiết thị trường 

(xem bảng 2.10).  

     Sự phát triển của thị trường tiền tệ đã cho phép Ngân hàng Nhà nước từng bước 

đưa nghiệp vụ thị trường mở trở thành công cụ quan trọng trong điều hành lãi suất: 

tăng số phiên giao dịch và doanh số giao dịch nhằm điều tiết kịp thời về vốn khả dụng 

cho các tổ chức tín dụng, từ đó tác động đến lãi suất kinh doanh. Mặc dù nghiệp vụ 

thị trường mở chưa tổ chức được hàng ngày để có những tác động thường xuyên tới lãi 

suất, nhưng điều đó cũng đã làm thay đổi phương thức điều hành lãi suất của Ngân 

hàng Trung ương để thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ. 

Thị trường liên ngân hàng của Việt Nam còn rất hạn chế về qui mô và các giao 

dịch, nhưng biến động của lãi suất liên ngân hàng cũng đã phản ánh dược xu hướng 

biến động cung- cầu vốn trên thị trường. 

Số liệu bảng 2.12 cho thấy: lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng đối với tất 

cả các kỳ hạn trong giai đoạn 200-2005. Loại lãi suất này cũng được Ngân hàng Nhà 

nước coi như một tín hiệu tốt của thị trường. 

Bảng 2.12 Lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng 

Đơn vị : %/năm 

Loại 

kỳ hạn 

2001 2002 2003 2004 2005 

1 tuần 5,86 5,99 5,30 5,17 6,05 

1 tháng 6,75 6,84 6,37 6,23 7,17 

3 tháng 7,10 7,45 7,22 6,98 7,64 

6 tháng 7,70 7,78 7,78 7,43 7,95 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 

2001,2002, 2003, 2004, 2005[46]. 

Đến đây luận án tổng kết việc theo đuổi chính sách lãi suất theo nguyên tắc thị 

trường của Việt Nam: đó là quá trình thận trọng, trải qua những bước điều chỉnh theo 

quá trình đổi mới nền kinh tế. Lãi suất kinh doanh từ chỗ do Ngân hàng Nhà nước ấn 

định (trước năm 1990), đã tiến tới gạt bỏ dần những yếu tố phi thị trường trong xác 

định lãi suất và nới lỏng dần sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước tới lãi suất kinh 
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doanh (từ 1990 – 7/2000). Việc thực hiện điều hành lãi suất theo lãi suất cơ bản (từ 

8/2000 – 5/2002) là bước chuẩn bị cho việc chuyển sang thực hiện lãi suất theo các 

nguyên tắc thị trường. Từ tháng 6/2001, Ngân hàng Nhà nước thả nổi lãi suất cho vay 

ngoại tệ và từ tháng 6/2002, thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận -  lãi suất kinh doanh 

đã bắt đầu được xác lập theo tín hiệu thị trường. Mặc dù vậy, lãi suất thỏa thuận vẫn 

phản ánh tính chất không hoàn thiện của cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, khiến 

cho nó chưa thực sự là biến số chủ yếu do thị trường quyết định.  

2.2.3 Tách lãi suất ưu đãi ra khỏi hoạt động kinh doanh ngân  hàng 

Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách xã hội (năm 2003) đã cho phép tách lãi 

suất ưu đãi ra khỏi lãi suất kinh doanh, loại bỏ dần các yếu tố phi kinh tế trong lãi 

suất. Đây được coi là một nỗ lực của Việt Nam trong việc làm cho lãi suất gần hơn 

với lãi suất thị trường như vốn có của nó (xem bảng 2.12). 

Bảng 2.14 Các mức lãi suất áp dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội*  

Đơn vị: %/tháng 
 

 1/1996 1/1997 7/1997 9/1999 1/2005 1/2006 
1. Cho vay hộ nghèo 
2. Cho vay chương trình 135 
3. Cho vay chương trình 120 

1,20 
1,05 
1,20 

1,00 
0,95 
1,00 

0,80 
0,75 
0,80 

0,70 
0,65 
0,70 

0,50 
0,45 
0,50 

0,65 
0,60 
0,65 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên các năm 1996, 1997, 1999, 2005[46] 

*Số liệu về lãi suất trước năm 2003 là của Ngân hàng Phục vụ người nghèo. 

Nhận xét về những đổi mới trong chính sách lãi suất của Việt Nam, luận án chỉ 

rõ: đó là quá trình chuyển từ chính sách lãi suất thực âm sang chính sách lãi suất thực 

dương, là quá trình theo đuổi chính sách lãi suất theo tín hiệu thị trường, loại bỏ dần 

những yếu tố phi kinh tế trong xác định lãi suất kinh doanh. Những đổi mới trong 

chính sách lãi suất đã cho phép lãi suất từng bước trở thành giá cả hàng hóa vốn do thị 

trường quyết định, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 

2.3 Đánh giá về chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh tế ở 

Việt Nam  

2.3.1 Những thành công và tác động của chính sách lãi suất 

2.3.1.1 Những thành công  

 Luận án đánh giá những thành công trong đổi mới chính sách lãi suất của Việt 

Nam, đó là: 
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1/ Tiến độ điều tiết lãi suất theo hướng thị trường phù hợp với bối cảnh kinh tế 

trong nước và quốc tế. Việc lựa chọn lộ trình từ nới lỏng dần sự can thiệp của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam tới tự do hóa lãi suất là hoàn toàn đúng đắn.   

2/ Việc hoạch định và điều chỉnh chính sách lãi suất đã bước đầu mang tính 

khoa học, phù hợp với các nguyên tắc thị trường: đã chú trọng hơn đến các yếu tố 

như: lạm phát, rủi ro, kỳ hạn, tỷ giá hối đoái, quan hệ cung – cầu về vốn. Về cơ bản, 

đã xóa bỏ được lãi suất mang tính bao cấp, thực hiện cơ chế lãi suất thực dương, khắc 

phục sự bất hợp lý là lãi suất cho vay ngắn hạn cao hơn lãi suất cho vay dài hạn…  

3/ Chính sách lãi suất tự do hóa đã cho phép lãi suất có những tác động tích cực 

đối với nền kinh tế. 

 2.3.1.2. Những tác động của chính sách lãi suất 

    *Phân bổ các nguồn lực kinh tế 

Luận án chỉ rõ: đổi mới chính sách lãi suất trong tiến trình đổi mới kinh tế Việt 

Nam đã cho phép lãi suất có những tác động tích cực tới sự phân bổ các nguồn lực 

kinh tế nói chung, nguồn lực tài chính nói riêng. Sự phân bổ nguồn lực căn cứ vào lãi 

suất đã dẫn đến các nguồn lực trong nền kinh tế đã được phân bổ theo hướng tăng 

cường tính hiệu quả.  

Bảng 2.16 Phân bổ vốn đầu tư toàn xã hội (Đơn vị tính: %) 

Cơ cấu vốn 1991 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tổng số 

1.Vốn Nhà nước  

2.Vốn ngoài quốc doanh 

3.Vốn FDI 

100,0 

83,0 

47,7 

14,3 

100,0

38,0

29,4

32,3

100,0

61,9

19,5

18,6

100,0

59,8

22,6

17,6

100,0

56,3

26,2

17,5

100,0 

54,0 

29,7 

16,3 

100,0 

53,6 

30,9 

15,5 

100,0

51,5

32,2

16,3

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 [89] 

Bảng 2.16 cho thấy sự phân bổ vốn đầu tư của Việt Nam đã thay đổi theo 

hướng hiệu quả hơn: vốn Nhà nước giảm dần, vốn ngoài quốc doanh và vốn FDI tăng 

dần. Song, do nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, mức độ nhạy cảm của các 

chủ thể trong nền kinh tế không cao, bản thân lãi suất chưa phải là tín hiệu chính xác 

của thị trường nên tác động của nó tới sự phân bổ nguồn lực chưa đạt được sự phân bổ 

hiệu quả cao. 
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* Góp phần ổn định kinh tế 

   Lãi suất mang tính thị trường hơn đã trở thành một trong những công cụ kiểm soát 

lạm phát, ổn định giá cả trong nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam bước vào công cuộc 

đổi mới kinh tế trong tình trạng bất ổn của nền kinh tế: kinh tế sa sút và lạm phát phi 

mã. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp bách và trước hết là ổn định kinh tế để phát 

triển. 

Bảng 2.18: Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam (Đơn vị :%/ năm) 

                          Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tăng trưởng kinh tế 9,34 8,15 5,76 4,77 6,79 6,89 7,08 7,34 7,79 8,43

Lạm phát 4,50 3,60 9,20 0,10 -0,60 0,80 4,00 3,00 9,50 8,40

Nguồn : Tổng cục thống kê, Niên giám Thống kê, năm 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005[89] 

Lãi suất thực dương và linh hoạt đã góp phần chặn đứng được lạm phát ba con 

số trước năm 1990 và duy trì lạm phát ở mức một con số từ năm 1996 – 2005; ngăn 

chặn tình trạng giảm phát giai đoạn 1996 – 2000; ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, vẫn còn 

tình trạng lãi suất thực âm tại một số thời điểm, tình trạng giảm phát còn tồn tại trong 

thời gian dài, nguy cơ lạm phát còn cao (xem bảng 2.18). 

* Góp phần tăng trưởng kinh tế  

Trong điều kiện vốn có mức độ đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng cao 

của Việt Nam, lãi suất đã trở thành một trong những nhân tố tác động tới tăng trưởng 

kinh tế qua việc tích lũy vốn. Số liệu bảng 2.19 cho thấy: tỷ lệ tiết kiệm/GDP, đầu 

tư/GDP đều được cải thiện, tăng trưởng tín dụng với tốc độ ngày càng cao. 

Bảng 2.19 Tình hình tiết kiệm, đầu tư và tăng trưởng tín dụng của Việt Nam 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tăng trưởng GDP (%) 6,80 6,80 7,04 7,24 7,70 8,40 

Tổng tiết kiệm quốc gia (% GDP) 27,0 28,8 28,8 26,6 27,5 28,10 

Tổng đầu tư quốc gia (% GDP) 32,9 34,0 36,0 35,4 36,3 38,70 

Tiết kiệm - Đầu tư (% GDP) -5,90 -5,20 -7,20 -8,80 -8,80 -10,6 

Tăng trưởng tín dụng (%/năm) 38,14 21,44 22,20 28,41 41,65 36,1 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên gi̧ m thống kê, từ năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 [89] 

Tuy nhiên, lãi suất vẫn chưa có được những tác động mạnh mẽ tới tích lũy vốn 

cho nền kinh tế, do đó tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 
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  * Phát triển các tổ chức tài chính trung gian  

 Từ tình trạng bất ổn của các tổ chức kinh doanh tiền tệ vào cuối những năm 

1980, đầu những năm 1990, việc chuyển dần sang xác định lãi suất theo các nguyên 

tắc thị trường đã góp phần ổn định và phát triển các tổ chức tài chính trung gian này 

trong nền kinh tế Việt Nam. Nhu cầu vốn trong quá trình đổi mới kinh tế cùng với 

động cơ lợi nhuận từ lãi suất là những tín hiệu thu hút các nhà đầu tư vào khu vực 

kinh tế này.  

2.3.2 Những hạn chế chủ yếu và nguyên nhân 

 Luận án chỉ ra bốn bất cập chủ yếu trong chính sách lãi suất hiện hành của Việt 

Nam khiến cho hiệu lực điều hành lãi suất chưa cao, đó là:  

          1/ Việc xác định và thực hiện mục tiêu của chính sách lãi suất chưa phù hợp 

và hiệu quả. Mục tiêu của chính sách lãi suất không được xác định cụ thể và không 

được điều chỉnh linh hoạt trong ngắn hạn đã khiến cho đôi khi xử lý mối quan hệ giữa 

mục tiêu tăng trưởng kinh tề và kiểm soát lạm phát trở nên khó khăn.  

2/ Các công cụ điều hành lãi suất chưa được hoàn thiện. Hệ thống lãi suất chủ 

đạo và điều hành lãi suất trên thị trường tiền tệ (lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi 

suất tái chiết khấu, lãi suất thị trường mở) đều chưa hoàn thiện, điều đó làm hạn chế 

việc sử dụng và sự phối hợp giữa các công cụ này.  

3/ Việc điều hành lãi suất chưa chủ động. Những đợt điều chỉnh lãi suất cơ 

bản, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu thường là bị động và chậm trễ, do đó 

không thực hiện được vai trò hướng dẫn lãi suất kinh doanh trên thị trường. Tình trạng 

này diễn ra tại nhiều thời điểm đã dẫn tới tình trạng lãi suất thực trở thành âm và ảnh 

hưởng tới hiệu quả tác động của công cụ lãi suất trong chống lạm phát.  

 4/ Chưa có sự phối hợp tốt giữa chính sách lãi suất với các chính sách kinh tế khác 

như chính sách giá cả, chính sách tài chính. 

Luận án cho rằng những bất cập trên của chính sách lãi suất bắt nguồn từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau: 1) lãi suất thỏa thuận chưa thực sự là lãi suất thị trường; (2)  

lãi suất thỏa thuận đang hoạt động trong môi trường thị trường chưa hoàn thiện, do 

vậy, quyết định của các chủ thể kinh tế chưa nhạy cảm với lãi suất; (3) thị trường tiền 

tệ chưa phát triển, do đó chưa tạo ra được môi trường thuận lợi cho việc điều hành lãi 

suất theo tín hiệu thị trường; (4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa thực sự là một 

Ngân hàng Trung ương  đủ mạnh cả về tổ chức và năng lực điều hành để tăng cường 

hiệu lực của chính sách lãi suất. 
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 *Tóm tắt chương 2:  

 1/ Chính sách lãi suất trước đổi mới kinh tế của Việt Nam là chính sách lãi suất 

được xây dựng theo nguyên lý kế hoạch hóa tập trung, đã làm sai lệch bản chất kinh 

tế của lãi suất và lãi suất không có được những vai trò như vốn có của nó. Điều đó cho 

thấy sự cần thiết phải đổi mới chính sách lãi suất theo hướng thị trường cho phù hợp 

với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam. 

2/ Đổi mới chính sách lãi suất ở Việt Nam được bắt đầu từ sự thay đổi trong 

nhận thức, quan điểm về lãi suất và chính sách lãi suất. Trên cơ sở đó, chính sách lãi 

suất từ chỗ được xây dựng theo nguyên lý kế hoạch hóa tập trung đã chuyển dần sang 

xây dựng theo các nguyên tắc thị trường. Do đặc thù của nền kinh tế chuyển đổi, sự 

đổi mới chính sách  lãi suất được thực hiện theo một lộ trình gắn liền với quá trình 

xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường và xây dựng, phát triển thị trường tài chính. 

Việc thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận hiện hành đã cho phép lãi suất bước đầu 

được xác định chủ yếu theo tín hiệu thị trường.   

3/ Chính sách lãi suất từng bước theo nguyên tắc thị trường của Việt Nam có 

nhiều thành công đã cho phép lãi suất có những tác động tích cực. Tuy nhiên, do 

nhiều nguyên nhân khác nhau, quá trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam chưa hoàn 

thành, chính sách lãi suất chưa chủ động và hiệu quả. Khi Việt Nam hội nhập quốc tế 

sâu rộng hơn thì chính sách lãi suất này cần phải được tiếp tục hoàn thiện một cách 

tích cực nhằm xác lập và kiểm soát lãi suất theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với 

thông lệ quốc tế.  

Chương 3  

Định hướng và giải pháp  tiếp tục hoàn thiện 

 chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường Việt Nam  
 

      3.1 Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 

2010 và Những định hướng cơ bản tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất  

3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đến năm 2010 

        Luận án phân tích bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam khi bước vào giai 

đoạn 2006- 2010, những cơ hội và thách thức đặt ra cho đất nước và mục tiêu chiến 
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lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010. “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 

kém phát triển” được coi là mục tiêu trực tiếp của Đại hội X trong giai đoạn này. 

Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 của Việt Nam cho thấy hội 

nhập kinh tế quốc tế là một trong những sức đẩy chính của đổi mới kinh tế. Quá trình 

này đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới kinh tế nhằm thực hiện có hiệu 

quả mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 

2020 và tham gia WTO một cách hiệu quả. 

3.1.2 Quan điểm định hướng hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam  

Để thực hiện mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội đến năm 2010, chính sách lãi 

suất của Việt Nam càng cần phải được tiếp tục hoàn thiện. Luận án phân tích các quan 

điểm định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất như sau: 1) tiếp tục thực hiện 

chính sách lãi suất tự do hóa cùng với việc thiết lập và nâng cao hiệu quả hệ thống lãi 

suất điều tiết  thị trường; 2) Chính sách lãi suất phải trở thành bộ phận quan trọng của 

chính sách tiền tệ nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế vĩ mô; 3) Hoàn 

thiện chính sách lãi suất theo hướng hình thành một thị trường tài chính phát triển, mở 

cửa, tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường. 

3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chính sách lãi suất trong nền kinh tế 

thị trường ở Việt Nam 

Luận án cho rằng: hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đòi hỏi Việt Nam cần có 

các giải pháp nhằm xác lập lãi suất thị trường thực sự và những giải pháp nhằm khắc 

phục những hạn chế trong chính sách lãi suất hiện hành. Bên cạnh đó cũng cần có 

những giải pháp mang tính điều kiện để có thể hoàn thiện và thực thi chính sách lãi suất 

trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.  

 3.2.1 Xây dựng thị trường tín dụng thống nhất và cạnh tranh cao 

Luận án chỉ rõ: đặc điểm của thị trường tín dụng Việt Nam là tính thống nhất 

không cao, bị phân mảng và còn chịu sự can thiệp khá lớn từ Chính phủ cả phía cung 

lẫn phía cầu tín dụng, dẫn đến trên thị trường này chưa tạo ra được mặt bằng chung về 

lãi suất thỏa thuận và lãi suất chưa thực sự được hình thành theo tín hiệu thị trường. 

Từ đó, luận án đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng thị trường tín dụng thống nhất và 

mang tính cạnh tranh cao, đó là: cần xóa bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước tới 
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doanh nghiệp và ngân hàng; đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước; cải cách 

mạnh mẽ hệ thống ngân hàng; nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 

thương mại. 

3.2.2 Xác định rõ mục tiêu hàng đầu của chính sách lãi suất 

Mục tiêu của chính sách lãi suất cần được xác định một cách rõ ràng, cụ thể:  

Một là, cần phải xác định rõ ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát là mục tiêu 

hàng đầu của chính sách lãi suất, từ đó lãi suất được điều chỉnh theo hướng trước hết 

nhằm ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát.   

Hai là, cần phải có những dự báo tốt về diễn biến của tình hình trong nước và 

quốc tế để có thể xác định được mục tiêu của chính sách lãi suất một cách chuẩn xác 

và có thể điều chỉnh mục tiêu ngắn hạn một cách chủ động.  

3.2.3 Hoàn thiện các công cụ của chính sách lãi suất  

Tính chưa hoàn thiện của các công cụ cùng với cơ chế điều hành lãi suất chưa 

hiệu quả, đã dẫn đến các loại lãi suất kinh doanh hiện hành chưa phải là những tín 

hiệu tốt của thị trường và việc thực hiện chính sách lãi suất chưa hiệu quả của Việt 

Nam. Để hoàn thiện các công cụ của chính sách lãi suất cần có các giải pháp sau: 

  Đối với nghiệp vụ thị trường mở: để phát triển thị trường mở, cần có những 

giải pháp như:  

1/ Tăng cường công cụ cho thị trường mở. 

2/ Ngân hàng Nhà nước cần xác định mức lãi suất cao nhất khi bán và mức lãi 

suất thấp nhất khi mua phù hợp với định hướng của chính sách lãi suất từng thời kỳ để 

có thể chủ động trong xác định lãi suất. 

3/Phát triển thị trường liên ngân hàng là điều kiện tốt nhất cho mở mang thị 

trường mở ở Việt Nam. 

4/ Cần khuyến khích các thành viên tham gia, đặc biệt là các tổ chức tài chính 

phi ngân hàng. 

Đối với các loại lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố: 

1/ Ngân hàng Nhà nước nên bỏ việc công bố lãi suất cơ bản, chỉ nên công bố lãi 

suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu. 
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2/ Cần hoàn thiện lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu bằng các giải 

pháp: lựa chọn cách qui định về lãi suất tái cấp vốn trên cơ sở dự báo thị trường về 

nhu cầu vốn; tích cực bãi bỏ tín dụng theo chỉ định của Chính phủ để các chủ thể vay 

vốn chủ động hơn về nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả hơn. 

3.2.4 Xác định cơ chế kiểm soát lãi suất  

Cần thiết kế được một cơ chế kiểm soát lãi suất theo hướng thị trường, trong đó, 

Ngân hàng Nhà nước sẽ đứng ra làm đầu mối tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc, kỳ 

phiếu, tín phiếu ngân hàng thương mại, chứng chỉ tiền gửi… phát hành lần đầu cho 

một số tổ chức đại lý trên thị trường sơ cấp. Tổ chức đại lý và các thành viên khác của 

thị trường tiền tệ căn cứ vào nhu cầu về dự trữ sẽ thực hiện mua bán các công cụ với 

nhau, tạo nên các mức lãi suất phù hợp của thị trường tiền tệ. Khi vận hành tương đối 

hoàn chỉnh, các mức lãi suất này sẽ là tín hiệu quan trọng để Ngân hàng Nhà nước 

can thiệp thông qua thị trường mở nhằm đạt được mức lãi suất thị trường mong muốn.  

3.2.5 Tách bạch một cách triệt để các hoạt động cho vay chính sách ra 

khỏi hoạt động cho vay thương mại  

Cần tách bạch một cách triệt để cho vay chính sách khỏi cho vay thương mại và 

có những giải pháp để Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động hiệu quả hơn, cho vay 

ưu đãi được mở rộng mà không ảnh hưởng tới lãi suất kinh doanh của các tổ chức tài 

chính khác. 

1/ Cần tiếp tục mở rộng mô hình Ngân hàng Chính sách xã hội tới việc thực 

hiện các mục tiêu chính sách khác như: hỗ trợ xuất, nhập khẩu, hỗ trợ những ngành 

công nghệ mới. 

2/ Tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách Xã hội đa dạng được nguồn vốn và 

tăng tỷ lệ vốn huy động; mặt khác, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Chính 

sách Xã hội với các tổ chức tín dụng khác để có thể duy trì khách hàng vay vốn.  

3.2.6 Các giải pháp khác  

*Giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường: 

1/ Cần tích cực đổi mới nhận thức về “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa”, điều đó sẽ cho phép Việt Nam có thể “đoạn tuyệt” hoàn toàn với nền kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung. 
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2/ Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất, 

phù hợp với thông lệ quốc tế. Hệ thống Luật cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, thực hiện 

đầy đủ theo hướng hoàn thiện chế độ pháp lý về sở hữu, bảo đảm quyền tự do kinh 

doanh của các chủ thể kinh tế. 

3/ Xây dựng đồng bộ và phát triển các thị trường như: thị trường hàng hóa, dịch 

vụ; thị trường tài chính; thị trường bất động sản; thị trường lao động; thị trường khoa 

học và công nghệ.  

4/ Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các hình thức tổ chức kinh doanh 

nhằm tạo ra các chủ thể của nền kinh tế thị trường phong phú và đa dạng, vừa cạnh 

tranh, vừa hợp tác với nhau trong quá trình tồn tại và phát triển.  

5/ Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước.  

6/ Đẩy mạnh cải cách hành chính. 

*Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ: 

1/ Hoàn thiện khung pháp lý cho sự phát triển thị trường tiền tệ thứ cấp; đa 

dạng hóa các công cụ trên thị trường tiền tệ. 

2/ Hoàn thiện các thị trường tiền tệ bộ phận, đặc biệt là thị trường liên ngân 

hàng.  

   *Giải pháp xây dựng Ngân hàng Nhà nước thành một Ngân hàng Trung 

ương hiện đại:  

1 /Cần tách bạch giữa Ngân hàng Nhà nước với ngân hàng thương mại Nhà nước 

để Ngân hàng Nhà nước thực sự là “ngân hàng của các ngân hàng”. 

2/ Đảm bảo sự độc lập tương đối của Ngân hàng Nhà nước với Chính phủ để 

Ngân hàng Nhà nước thực sự là “Ngân hàng của Chính phủ”. 

3/ Không ngừng nâng cao năng lực hoạt động để Ngân hàng Nhà nước có đủ 

năng lực điều hành hiệu quả chính sách lãi suất. 

Tóm tắt chương 3: 

1/ Việt Nam bước vào giai đoạn 2006 – 2010 với nhiều cơ hội và thách thức mới. 

Việc thực hiện chiến lược kinh tế xã hội của giai đoạn này gắn liền với hội nhập kinh 

tế quốc tế. Quá trình này đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách kinh tế 
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và đổi mới các chính sách kinh tế, trong đó có chính sách lãi suất theo hướng thị 

trường. Khi nền kinh tế định hướng thị trường hơn thì chính sách lãi suất càng cần 

phải hoàn thiện hơn do vị trí của biến số lãi suất càng được khẳng định.  

2/ Định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất trong giai đoạn mới phải 

theo hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách tự do hóa, thực hiện có hiệu quả các mục 

tiêu kinh tế vĩ mô và hình thành một thị trường tài chính phát triển và mở cửa. Đây là 

những định hướng rất quan trọng do khi Việt Nam bước vào hội nhập kinh tế quốc tế 

thì ngay từ đầu, lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ là lĩnh vực bị ảnh hướng lớn. 

3/ Để hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam, cần phải thực hiện đồng bộ 

nhiều giải pháp: một mặt, cần có những giải pháp nhằm xác định lãi suất theo tín hiệu 

thị trường và tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất cho phù hợp với giai đoạn phát 

triển mới của nền kinh tế; mặt khác, cần có những giải pháp mang tính điều kiện để 

có thể xây dựng và thực thi chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường.  

kết luận 

Đổi mới chính sách lãi suất ở Việt Nam thực chất là quá trình chuyển từ chính 

sách lãi suất được xây dựng theo nguyên lý kế hoạch hóa tập trung sang chính sách lãi 

suất được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Đó là quá trình phức tạp do nền kinh 

tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi. Nghiên cứu quá trình đó, với những nội 

dung trình bày trên, luận án đã giải quyết được những vấn đề sau: 

1/ Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất trong thời kỳ đổi mới 

kinh tế ở Việt Nam.  

Một là, trong nền kinh tế thị trường, lãi suất là giá cả của hàng hóa vốn. Việc 

khẳng định lãi suất là một loại giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì khi đó lãi suất là 

một biến số được quyết định chủ yếu bởi quan hệ cung - cầu vốn trên thị trường và 

luôn thay đổi theo những biến động của thị trường; cơ chế hình thành và vận động của 

lãi suất chịu sự chi phối của các quy luật thị trường. Điều đó cũng có nghĩa là việc cố 

định lãi suất ở một mức nào đó, hoặc một sự can thiệp quá sâu vào lãi suất đều sẽ làm 

méo mó biến số này. 

 Hai là, Chính sách lãi suất là một bộ phận của chính sách tiền tệ quốc gia, được 

sử dụng để kiểm soát lãi suất – mục tiêu trung gian, từ đó thực hiện mục tiêu cuối 
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cùng của chính sách tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trường, các quốc gia thường sử 

dụng các công cụ gián tiếp của chính sách lãi suất tác động tới cung – cầu tiền, do đó 

tới lãi suất. Tuy nhiên, việc hoạch định và thực thi chính sách lãi suất phụ thuộc vào 

nhiều nhân tố như: trình độ phát triển của thị trường, tình trạng của hệ thống tài chính, 

năng lực của Ngân hàng Trung ương… 

 Ba là, Kinh nghiệm của các nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hoá tập trung 

sang nền kinh tế thị trường, đặc biệt là kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng 

và điều hành lãi suất là những gợi ý quan trọng đối với việc xây dựng và thực thi 

chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị trường của Việt Nam. Những kinh nghiệm 

đó là:1) cần có sự thay đổi trong nhận thức về lãi suất; 2) chính sách lãi suất theo 

nguyên tắc thị trường cần phải theo lộ trình phù hợp với cải cách kinh tế và sự phát 

triển của khu vực tài chính;3) cần phải xác định rõ mục tiêu của chính sách lãi suất; 

cần phải hoàn thiện các công cụ điều hành lãi suất gián tiếp; phát triển thị trường tiền 

tệ và cải cách mạnh mẽ Ngân hàng Trung ương. 

2/ Luận án chỉ rõ: chính sách lãi suất trước đổi mới kinh tế của Việt Nam là 

chính sách lãi suất được xây dựng theo nguyên lý kế hoạch hóa tập trung, không 

hướng tới tính hiệu quả kinh tế. Chính sách lãi suất này đã làm trầm trọng thêm tình 

trạng trì trệ, khủng hoảng trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 1976- 1985. Điều đó 

cho thấy sự cần thiết phải đổi mới chính sách lãi suất cho phù hợp với quá trình đổi 

mới kinh tế ở Việt Nam, phải chuyển sang chính sách lãi suất theo các nguyên tắc thị 

trường.  

3/ Luận án tổng kết quá trình đổi mới và phân tích những tác động của chính 

sách lãi suất gắn với quá trình quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam, luận án đã đưa ra 

những đánh giá về những thành công chủ yếu trong quá trình đổi mới và thực thi 

chính sách lãi suất theo hướng thị trường. Luận án đặc biệt nhấn mạnh những bất cập 

trong quá trình này và nguyên nhân của tình hình. Những bất cập đó là: lãi suất thỏa 

thuận hiện hành vẫn chưa phải là lãi suất thị trường; mục tiêu của chính sách lãi suất 

chưa rõ ràng, nhất là mục tiêu ngắn hạn; các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ 

chưa hoàn thiện; tính chủ động trong điều hành chính sách lãi suất không cao và chưa 

có sự phối hợp tốt giữa chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế khác. Luận án 

cho rằng, tình hình trên có nguyên nhân từ: thể chế thị trường ở Việt Nam chưa hoàn 
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thiện; thị trường tiền tệ chưa phát triển và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đủ 

mạnh để điều hành hiệu quả chính sách lãi suất. 

4/ Luận án đóng góp vào việc đưa ra định hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện 

chính sách lãi suất của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng:  

Thứ nhất, luận án phân tích bối cảnh kinh tế mới của Việt Nam trong giai đoạn 

2006 – 2010, với nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là những cơ hội và thách 

thức khi hội nhập quốc tế thị trường tiền tệ. Trên cơ sở đó, luận án trình bày mục tiêu 

chiến lược kinh tế- xã hội đến năm 2010 của đất nước và vị trí của chính sách tiền tệ 

nói chung, của chính sách lãi suất nói riêng trong giai đoạn phát triển mới. 

Thứ hai, luận án trình bày những quan điểm định hướng hoàn thiện chính sách lãi 

suất: tiếp tục hoàn thiện chính sách tự do hóa, chính sách lãi suất phải trở thành một 

bộ phận quan trọng của chính sách tiền tệ và hình thành một thị trường tài chính phát 

triển và mở cửa. Đây là những định hướng rất quan trọng do khi Việt Nam bước vào 

hội nhập kinh tế quốc tế thì ngay từ đầu, lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ là lĩnh vực 

bị ảnh hướng lớn. 

Thứ ba, luận án cho rằng: để tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất của Việt Nam, 

cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: một mặt, cần có những giải pháp nhằm xác 

định lãi suất theo tín hiệu thị trường và tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất cho phù 

hợp với giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế; mặt khác, cần có những  giải pháp 

mang tính điều kiện để có thể xây dựng và thực thi chính sách lãi suất theo các nguyên 

tắc thị trường, đó là: phát triển thị trường tiền tệ, hoàn thiện thể chế thị trường, nâng cao 

năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng việc xây dựng Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam trở thành một Ngân hàng Trung ương  hiện đại. 

Cuối cùng, tác giả luận án cho rằng, việc hoạch định và thực thi chính sách tiền 

tệ nói chung, đổi mới chính sách lãi suất nói riêng theo các nguyên tắc thị trường luôn 

là vấn đề phức tạp và mang tính thời sự cao trong giai đoạn phát triển mới của nền  

kinh tế Việt Nam. Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở khoa học 

cho việc hoàn thiện chính sách sẽ vẫn còn là vấn đề đòi hỏi sự quan tâm của ngành 

kinh tế chính trị học và các ngành kinh tế khác. 

Hà Nội - 2007 


